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Mở đầu
Hiện nay, các máy làm lạnh đang 

có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc 
sống của con người. Vì vậy, tìm ra 
các loại máy lạnh tiên tiến tiết kiệm 
năng lượng, không gây ô nhiễm và 
giá thành rẻ là mối quan tâm của rất 
nhiều nhà khoa học trên khắp thế 
giới. Máy làm lạnh bằng từ trường 
hứa hẹn có thể đáp ứng được những 
tiêu chí của một máy lạnh tiên tiến. 
Làm lạnh bằng từ trường là công 
nghệ làm lạnh dựa trên hiệu ứng từ 
nhiệt của vật liệu. Bản chất của hiệu 
ứng này là sự chuyển hóa giữa năng 
lượng từ - nhiệt khi vật liệu chịu tác 
động của từ trường ngoài. Hiệu ứng 
xuất hiện với cường độ khác nhau 
ở mọi vật liệu và được đánh giá 
thông qua giá trị biến thiên nhiệt 
độ đoạn nhiệt và biến thiên entropy 
từ khi từ trường biến đổi. Dựa vào 
chiều hướng thay đổi nhiệt độ (hoặc 
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Summary

Ni50Mn50-xSbx (x = 11, 12, 13, 14 and 15) alloy ribbons are 
produced by using melt spinning and subsequent annealing. 
The X-ray diffraction data show that the samples with x = 
13÷15 are mainly structured with Ni2MnSb single phase. 
The shape of thermomagnetization curve considerably 
depends on the Sb concentration and annealing process. 
The antiferromagnetic-ferromagnetic transition is clearly 
observed on the samples with x = 12÷14. Under the magnetic 
field change of 12 kOe, the maximum magnetic entropy 
change |∆Sm|max of the ribbons is about 1 J.kg-1.K-1. Based 
on the Landau’s phase transition theory and analyses of 
the magnetic data, the critical parameters of the alloys have 
been determined.
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Tính chất từ, hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn 
của các băng hợp kim Ni50Mn50-xSbx

Hệ hợp kim Ni50Mn50-xSbx (x = 11, 12, 13, 14 và 15) dạng băng được chế tạo bằng phương pháp nguội 
nhanh. Sau đó, một phần băng đã được ủ nhiệt ở các chế độ khác nhau. Kết quả phân tích giản đồ 
nhiễu xạ tia X cho thấy các mẫu với x = 13, 14 và 15 có cấu trúc đơn pha Ni2MnSb. Dáng điệu của các 
đường từ nhiệt phụ thuộc mạnh vào nồng độ Sb và chế độ ủ. Chuyển pha phản sắt từ - sắt từ rõ nét 
ở các mẫu với x = 12÷14. Trong biến thiên từ trường là 12 kOe, giá trị biến thiên entropy từ cực đại 
của mẫu có x = 13 đạt 1,02 J.kg-1.K-1. Các tham số tới hạn của mẫu được xác định dựa trên phương 
pháp Arrott-Noakes. 
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entropy từ) mà hiệu ứng từ nhiệt được chia thành hai 
loại âm và dương. 

Các hợp kim Heusler có một số ưu điểm để ứng 
dụng trong công nghệ làm lạnh bằng từ trường như: 
cho cả hiệu ứng từ nhiệt âm và dương, lực kháng từ 
thấp (để dễ từ hóa) và điện trở suất cao (để giảm 
hao phí do dòng Fucô) [1-3]. Tuy nhiên, loại vật liệu 
này cũng còn một số nhược điểm cần được khắc 
phục như khó tạo pha cấu trúc như mong muốn, 
vùng nhiệt độ làm việc của vật liệu còn nằm ngoài 
vùng nhiệt độ phòng. Điều này đòi hỏi cần tìm ra 
hợp phần và công nghệ chế tạo thích hợp để thay 
đổi cấu trúc và tính chất của vật liệu như mong 
muốn. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày những 
kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của hợp phần 
và quá trình xử lý nhiệt lên tính chất từ, hiệu ứng từ 
nhiệt và các tham số tới hạn của hợp kim Heusler 
Ni50Mn50-xSbx (x = 11, 12, 13, 14 và 15) dạng băng, 
được chế tạo bằng phương pháp nguội nhanh.

Phương pháp nghiên cứu
Hệ hợp kim Ni50Mn50-xSbx (x = 11, 12, 13, 14 và 

15) dạng khối được tạo thành từ việc nấu nóng chảy 
các kim loại Ni, Mn và Sb có độ sạch cao bằng 
lò hồ quang trong khí Ar. Hợp kim sau khi nấu sẽ 
được tạo thành dạng băng bằng phương pháp nguội 
nhanh với tốc độ quay của trống là 40 m/s. Sau đó, 
một phần băng sẽ được ủ nhiệt ở nhiệt độ 850oC với 
thời gian 0,5 h; 1 h; 2 h và 4 h trong môi trường khí 
Ar. Để tránh việc tạo pha trung gian trong quá trình 
ủ, mẫu được đưa vào ủ khi nhiệt độ lò đã ổn định 
ở 850oC và ngay khi hết thời gian ủ, mẫu được làm 
nguội nhanh trong nước. Cấu trúc của mẫu được 
khảo sát bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. Tính 
chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của mẫu được khảo sát 
qua các phép đo từ độ trên hệ từ kế mẫu rung. 

Kết quả và bàn luận
Hình 1 là giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu 

Ni50Mn50-xSbx (x = 11, 12, 13, 14 và 15) khi chưa ủ 
nhiệt. Ta thấy cấu trúc của mẫu phụ thuộc mạnh 
vào nồng độ Sb và pha Heusler đầy đủ Ni2MnSb là 
pha chủ yếu có mặt ở hầu hết các mẫu. Cụ thể, với 
những mẫu có nồng độ Sb thấp như x = 11 và 12 thì 
trong cấu trúc có pha Ni3Sb2 và Mn3Sb. Khi nồng độ 
Sb tăng lên thì pha Ni2MnSb xuất hiện và thay thế 
hoàn toàn các pha khác. Các mẫu với x = 13÷15 có 
cấu trúc đơn pha Ni2MnSb và cường độ đỉnh nhiễu 
xạ của pha này tăng lên khi nồng độ Sb tăng. Chính 
những thay đổi về cấu trúc theo nồng độ Sb như vậy 
đã kéo theo sự thay đổi về các tính chất từ và hiệu 
ứng từ nhiệt của hợp kim.

Sự chuyển pha từ của hợp kim được khảo sát 
thông qua các đường từ độ phụ thuộc vào nhiệt độ 
đo trong từ trường 12 kOe của mẫu chưa ủ nhiệt 
(hình 2a) và của mẫu với x = 13 đã ủ nhiệt (hình 
2b). Ta thấy, dáng điệu các đường từ nhiệt thay đổi 
rõ ràng theo nồng độ Sb và chế độ ủ nhiệt. Cụ thể, 
hình 2a cho thấy mẫu có x = 12÷14 xuất hiện chuyển 
pha phản sắt từ - sắt từ (AFM-FM) tại vùng nhiệt độ 
khoảng 220÷325 K. Nhiệt độ chuyển pha này giảm 
đi theo chiều tăng của nồng độ Sb. Khi nồng độ Sb 
cao (x = 15) hoặc thấp (x = 11) thì chuyển pha AFM-
FM không xuất hiện.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã ủ mẫu ở các 
chế độ khác nhau để mong tạo được tính chất từ tốt. 
Kết quả thu được là tính chất từ của mẫu băng với 
x = 13 thay đổi rõ theo những chế độ ủ khác nhau. 
Vì vậy, mẫu này sau khi ủ nhiệt đã được chọn để 
khảo sát tính chất từ. Hình 2b là các đường từ nhiệt 
đo trong từ trường 12 kOe của mẫu băng với x = 13 
sau ủ nhiệt. Sau khi ủ trong thời gian 1 h, 2 h và 4 h, 
chuyển pha AFM-FM trở nên rõ nét hơn trước khi ủ. 
Nhiệt độ Curie của mẫu trước và sau khi ủ gần như 
không thay đổi.

Hiệu ứng từ nhiệt của mẫu được đánh giá qua giá 
trị biến thiên entropy từ (∆Sm). Giá trị này có thể tính 
được từ các đường M(H) (hình 4a) và sử dụng công 
thức (1) [3, 4]:

Hình 1: giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu Ni50Mn50-xSbx 
(x = 11, 12, 13, 14 và 15)

Hình 2: các đường từ độ phụ thuộc nhiệt độ đo ở từ trường 12 kOe 
của các mẫu băng Ni50Mn50-xSbx chưa ủ nhiệt (a) 

và của mẫu băng với x = 13 đã ủ nhiệt (b)

(1)
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Các đường M(H) được rút ra bằng cách biến đổi 
từ các đường đo thực nghiệm M(T) của mẫu ở các 
từ trường khác nhau (hình 3) trên hệ từ kế mẫu rung. 
Hình 4b biểu diễn giá trị biến thiên entropy từ ∆Sm 
của mẫu với x = 13 khi chưa ủ nhiệt trong biến thiên 
từ trường ∆H = 12 kOe. Giá trị biến thiên entropy từ 
cực đại đạt |∆Sm|max = 1,02 J/(kg.K).

Chuyển pha từ và trật tự từ trong hợp kim được 
tìm hiểu rõ hơn thông qua các đường Arrott, M2-H/M 
(hình 5a). Từ các đường này ta tìm ra được các đại 
lượng quan trọng như từ độ bão hòa MS và độ cảm 
từ χ0 tại các nhiệt độ khác nhau [5-9]. Các tham số 
tới hạn β, γ và δ liên hệ với hai đại lượng trên theo 
các công thức Arrott-Noakes như sau [5,10-13]:

     

      

Trong đó: M0, H0 và D là các biên độ tới hạn.

Hình 5a là các đường M2-H/M của mẫu với x = 13 
khi chưa ủ nhiệt. Ta nhận thấy đường tương ứng với 
nhiệt độ 334 K (gần TC) có dạng gần như tuyến tính. 
Các đường khác có dạng phi tuyến ở vùng từ trường 
thấp và dạng tuyến tính ở vùng từ trường cao. Hình 
dạng phần đường cong của những đường có nhiệt 
độ trên và dưới TC có hướng ngược nhau. Khi ngoại 
suy tuyến tính đường Arrott tại vùng từ trường cao ta 
thu được các đường MS(T) và χ0

-1(T) (hình 5b). Các 
đại lượng như TC, β và γ tìm được bằng cách làm 
khớp số liệu của hai đường này với lý thuyết dựa 
theo công thức (2) và (4), δ tính được nhờ công thức 
(5) [2, 5]. Kết quả thu được là TC ≈ 334 K, β = 0,442 
± 0,032, γ = 0,714 ± 0,047 và δ = 2,61. Ta thấy giá trị 
β nằm giữa mô hình trường trung bình (Mean field) 
và 3D-Heisenberg, trong khi γ có giá trị gần đúng 
với mô hình trường trung bình (bảng 1).

 Kết quả trên có thể được giải thích là do khi mẫu 
có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ Curie thì một phần pha 
sắt từ vẫn còn tồn tại và pha này sẽ suy giảm dần 
khi nhiệt độ tăng thêm. Các kết quả như trên là hoàn 
toàn phù hợp với kết quả thể hiện trên đường M(T) 
và M(H) của mẫu như hình 3 và 4a.

Kết luận
Ảnh hưởng của hợp phần lên cấu trúc và tính 

chất từ của hợp kim Ni50Mn50-xSbx (x = 11, 12, 13, 
14 và 15) dạng băng đã được khảo sát. Cấu trúc 
và tính chất từ của hợp kim phụ thuộc mạnh vào 

Bảng 1: giá trị tham số tới hạn của mẫu x = 13 trước khi ủ 
so với các mô hình lý thuyết

Hình 3: sự phụ thuộc của từ độ vào nhiệt độ đo ở các 
từ trường khác nhau của mẫu x = 13 khi chưa ủ nhiệt

Hình 4: sự phụ thuộc của từ độ vào từ trường ở các nhiệt độ 
khác nhau (a) và sự phụ thuộc của biến thiên entropy từ vào 
nhiệt độ trong biến thiên từ trường 12 kOe (b) của mẫu x = 13 

trước khi ủ

(2)

(3)

(4)

(5)

 Hình 5: các đường Arrott, M2-H/M (a) và đường MS và χ0
-1 

phụ thuộc vào nhiệt độ (b) của mẫu x = 13 trước khi ủ nhiệt

Vật liệu β γ δ Tài liệu tham khảo

Ni50Mn37Sb13 0,442 0,714     2,61 Công trình này

Mean-field 0,5     1     3 [14]

3D Heisenberg 0,365 1,386     4,8 [14]

3D Ising 0,325     1,24     4,82 [14]
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nồng độ Sb. Các mẫu với x = 13, 14 và 15 có cấu 
trúc đơn pha Ni2MnSb. Chuyển pha AFM-FM quan 
sát thấy ở các mẫu có x = 12, 13 và 14. Nhiệt độ 
chuyển pha loại này của các mẫu giảm theo chiều 
tăng của nồng độ Sb. Mẫu băng Ni50Mn37Sb13 có giá 
trị biến thiên entropy từ lớn nhất đạt 1,02 J.kg-1.K-1

 
(trong biến thiên từ trường 12 kOe). Các tham số tới 
hạn của mẫu băng đã được xác định và chúng có 
giá trị nằm giữa mô hình trường trung bình và 3D-
Heisenberg.
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